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I. Đặc điểm hoạt động của Công Ty:
1. Hình thức sở hữu vốn 

: Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh

: Chứng khoán

3. Ngành nghề kinh doanh
: Môi giới chứng khoán,  Lưu ký chứng khoán, Tự doanh, Bảo lãnh & đại lý phát hành chứng khoán, Tư vấn tài chính & đầu tư chứng khoán.

4. Tổng số cán bộ, nhân viên

: 240 người
Trong đó: 
+ Lãnh đạo

: 01 Tổng Giám đốc Công ty





: 04 Phó Tổng Giám đốc Công ty tại Trụ sở






: 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh






: 02 Phó Giám đốc Chi nhánh



+ Nhân viên

: 232 nhân viên hợp đồng dài hạn
5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 1/2009 có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
Tiếp theo đà suy thoái từ cuối năm 2008, nền kinh tế thế giới 3 tháng đầu năm 2009 vẫn trong xu thế sụt giảm mạnh, gây ảnh hưởng rất lớn đến Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Trong 2 tháng đầu của quý I/2009, cả hai Sàn Giao dịch Chứng khoán HOSE & HASTC đều liên tục mất điểm mạnh & được ghi nhận là giai đoạn sụt giảm kỷ lục về giá trị & chỉ số giá giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây. Sang đến tháng 3, thị trường bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên mức độ hồi phục còn thấp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3/2009, tại sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, chỉ số VNIndex chỉ còn 280,67 điểm, giảm 34,95 điểm so với mức đóng cửa ngày 31/12/2008, tương ứng với mức giảm 11,07%.  Tại sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ số Hastc Index đóng cửa tại 97,35 điểm, mất 6,72 điểm tương ứng mức giảm 6,42% so với phiên cuối năm 2008.

Những diễn biến xấu trên TTCKVN đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh doanh quý I/2009 của Công ty. Mặc dù vậy, tập thể Ban Tổng Giám đốc & CB Công ty đã nỗ lực cố gắng vượt qua những điều kiện khó khăn trên để hoạt động kinh doanh quý I/2009 của Công ty đạt được một số kết quả nhất định & có lãi. Cụ thể:

- Công ty tập trung khai thác các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán chính như: Môi giới chứng khoán, Tự doanh, Tư vấn niêm yết, Tư vấn tài chính, Bảo lãnh phát hành & Lưu ký chứng khoán.


- Công ty tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi gửi kỳ hạn tại các ngân hàng để thu lãi.


- Công ty tập trung củng cố mạng lưới kinh doanh từ trụ sở đến chi nhánh & các phòng GD.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:
Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày phù hợp với chế độ và chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Sổ nhật ký chung.
IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. Việc xác định rõ các khoản tương đương tiền của Công ty phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 
“ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”
2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn luỹ kế 

Công ty sử dụng phương pháp tính khấu hao đường thẳng.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán tự doanh ( chứng khoán đầu tư ngắn hạn) và chứng khoán đầu tư dài hạn của Công ty được phản ánh theo giá gốc

- Phương pháp tính giá vốn chứng khoán tự doanh bán ra: Công ty sử dụng phương pháp  bình quân gia quyền.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Dự phòng giảm giá chứng khoán được tính riêng cho từng loại chứng khoán có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính và được lập thành bảng kê làm căn cứ hạch toán  vào chi phí của Công ty.

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Là các khoản chi phí đã phát sinh trong khi doanh thu chưa được ghi nhận và các khoản chi phí phát sinh được phân bổ theo nhiều kỳ kế toán.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

+ Phân bổ vào chi phí khi ghi nhận doanh thu.


+ Phân bổ đều theo các kỳ kế toán từ 12 tháng đến 24 tháng.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: ghi nhận theo số thực tế phải trả cuối kỳ kế toán.
6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo giấy phép kinh doanh
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo giá thị trường tại thời điểm đánh giá.
- Nguyên tác ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm báo cáo.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Tổng doanh thu – tổng chi phí – thuế thu nhập doanh nghiệp.
7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể  xác định một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ được thu sau trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi dịch vụ đã hoàn tất hoặc dựa trên các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán:
Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân gia quyền của chứng khoán.

Tiền lãi:
Thu nhập tiền lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dồn tích.

Cổ tức:

Thu nhập được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu và cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”
8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
9. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

 Các nghiệp vụ phát sinh bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân Đối Kế Toán.










      ( Đơn vị tính: VNĐ)

	01. Tiền và tương đương tiền 
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	- Tiền mặt 
	   169 985 556
	453 400 325

	- Tiền gửi ngân hàng
	  8 447 129 982
	26 883 768 329

	- Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán 
	344 936 863 761
	291 994 511 366

	- Các khoản tương đương tiền
	205 060 770 000
	90 180 770 000

	Cộng
	558 614 749 299
	409 512 450 020

	02. Hàng tồn kho
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	- Nguyên liệu, vật liệu
	-
	-

	- Công cụ, dụng cụ
	-
	-

	Cộng
	-
	-


03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý:
	Nội dung
	Khối l​ượng giao dịch thực hiện trong kỳ
	Giá trị giao dịch thực hiện trong kỳ

	1. Của công ty chứng khoán
	9 336 365
	196 769 283 200

	- Cổ phiếu
	7 060 035
	149 405 270 200

	- Trái phiếu
	300 000
	32 241 850 000

	- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư​)
	1 976 330
	15 122 163 000

	2.Của ng​ười đầu tư
	 115 272 534
	3 133 287 204 910

	- Cổ phiếu
	 102 220 874
	2 275 259 423 600

	- Trái phiếu
	8 073 610
	829 262 471 310

	- Chứng khoán khác
	4 978 050
	28 765 310 000


04. Tình hình đầu tư tài chính:
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Giá trị theo sổ kế toán
	So với giá thị trường
	Tổng giá trị theo giá thị trường
	Ghi chú

	
	
	
	Tăng
	Giảm
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I. Chứng khoán thương mại
	30 546 408
	804 508 470 912
	   
	283 478 150 687   
	521 030 320 225  
	 

	+ Cổ phiếu
	4 262 505
	206 413 217 367
	
	131 018 096 267
	75 395 121 100
	

	+ Trái phiếu 
	  500 000
	50 000 000 000
	-
	-
	50 000 000 000 
	

	+ Chứng chỉ quỹ
	16 696 025
	241 033 443 420
	
	152 460 054 420
	88 573 389 000
	

	+ Chứng khoán khác
	9 087 878
	307 061 810 125
	-
	-
	307 061 810 125
	

	II. Chứng khoán đầu tư
	8 630 004
	250 071 000 000   
	 -  
	-   
	250 071 000 000   
	 

	 - Chứng khoán sẵn sàng để bán
	8 630 004
	250 071 000 000   
	-   
	-   
	250 071 000 000   
	 

	+ Trái phiếu
	1 600 004
	162 111 000 000
	-
	-
	162 111 000 000
	

	+ Chứng khoán khác
	7 030 000
	87 960 000 000
	-
	-
	87 960 000 000
	

	 - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn
	-   
	-   
	-
	-
	-
	 

	III. Đầu t​ư góp vốn
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	 

	- Đầu tư​ vào công ty con
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	 

	-Vốn góp liên doanh, liên kết
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	 

	IV. Đầu t​ư tài chính khác
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	 


05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
	Chỉ tiêu
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, thiết bị
	Phư​ơng tiện vận tải, truyền dẫn
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	   
	   
	   
	   
	   

	Số d​ư đầu năm
	 502 716 243
	15 795 248 706
	3 389 699 603
	 556 192 257
	20 243 856 809

	 - Mua trong năm
	1 219 251 216
	 870 452 080
	   
	 860 593 197
	2 950 296 493

	 - Đầu tư​ XDCB hoàn thành
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	 - Tăng khác
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	 - Chuyển sang bất động sản đầu t​ư
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	 - Thanh lý, nh​ượng bán
	-   
	-   
	-   
	--   
	-   

	 - Giảm khác
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	Số d​ư cuối năm
	1 721 967 459
	16 665 700 786
	3 389 699 603
	1 416 785 454
	23 194 153 302

	Giá trị hao mòn lũy kế
	   
	   
	   
	   
	   

	Số đầu năm
	 25 135 815
	5 893 168 866
	1 217 637 252
	 141 874 031
	7 277 815 964

	 - Khấu hao trong năm
	 65 777 523
	 909 675 041
	 128 833 965
	 89 683 708
	1 193 970 237

	 - Tăng khác
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	 - Thanh lý, nh​ượng bán
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	 - Chuyển sang bất động sản đầu t​ư
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	 - Giảm khác
	   
	   
	   
	   
	   

	Số cuối năm
	 90 913 338
	6 802 843 907
	1 346 471 217
	 231 557 739
	8 471 786 201

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	   
	   
	   
	   
	   

	 - Tại ngày đầu năm
	 477 580 428
	9 902 079 840
	2 172 062 351
	 414 318 226
	12 966 040 845

	 - Tại ngày cuối năm
	1 631 054 121
	9 862 856 879
	2 043 228 386
	1 185 227 715
	14 722 367 101


- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: Không
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:  2 583 822 465 đồng
Trong đó:

+ Máy móc thiết bị

: 2 540 704 283 đồng

 


+Thiết bị dụng cụ quản lý
:      43 118 182 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: Không 
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không 
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không
06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình
	Chỉ tiêu
	Bản quyền, bằng sáng chế
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	   
	   
	   

	Số d​ư đầu năm
	 16 900 000
	1 637 836 256
	1 654 736 256

	 - Mua trong năm
	-   
	-   
	-   

	 - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
	-   
	-   
	-   

	 - Tăng do hợp nhất kinh doanh
	-   
	-   
	-   

	 - Tăng khác
	-   
	-   
	-   

	 - Thanh lý, nhượng bán
	-   
	-   
	-   

	 - Giảm khác
	-   
	-   
	-   

	Số d​ư cuối năm
	 16 900 000
	1 637 836 256
	1 654 736 256

	Giá trị hao mòn lũy kế
	   
	   
	   

	Số đầu năm
	  938 890
	 443 401 702
	 444 340 592

	  - Khấu hao trong năm
	 1 408 335
	 102 380 106
	 103 788 441

	  - Tăng khác
	-   
	-   
	-   

	 - Giảm khác
	-   
	-   
	-   

	 - Thanh lý, như​ợng bán
	-   
	-   
	-   

	Số d​ư cuối năm
	 2 347 225
	 545 781 808
	 548 129 033

	Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
	   
	   
	   

	 - Tại ngày đầu năm
	 15 961 110
	1 194 434 554
	1 210 395 664

	 - Tại ngày cuối năm
	 14 552 775
	1 092 054 448
	1 106 607 223


07. Chi phí trả trước dài hạn:

Số đầu năm

: 3 214 617 873 đồng

Số đến 31/3/2009
: 5 821 905 151 đồng

	08. Thuế và các khoản nộp nhà nước
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	- Thuế giá trị gia tăng
	27 062 230
	11 775 000

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	-
	-

	- Thuế xuất, nhập khẩu
	-
	-

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	-

	- Thuế thu nhập cá nhân
	929 799 982
	993 930 972

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	-
	-

	- Các loại thuế khác
	296 330 837
	222 322 522

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	-
	-

	Cộng
	1 253 193 641
	1 228 028 494


09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Không 

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Không 
	10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	- Tiền nộp ban đầu
	3 065 396 365
	3 065 396 365

	- Tiền nộp bổ sung
	1 393 939 394
	1 393 939 394

	- Tiền lãi phân bổ trong kỳ
	282 990 114
	151 421 926

	Cộng
	4 742 325 873
	4 610 757 685


11. Các khoản phải thu:

	Chỉ tiêu
	Dư​ đầu
	PS Tăng
	PS Giảm
	Dư​ cuối

	1. Phải thu của khách hàng
	1 802 601 737
	 706 449 292
	1 814 139 412
	 694 911 617

	2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán
	9 721 273 564
	4 104 560 530
	12 498 874 913
	1 326 959 181

	 Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK


	7 305 598 000
	 1 231 300
	7 305 598 000
	 1 231 300

	- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán
	1 472 438 764
	4 103 329 230
	5 093 276 913
	 482 491 081

	- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hàng) chứng khoán
	 943 236 800
	-   
	 100 000 000
	 843 236 800

	3. Thuế GTGT được khấu trừ
	-   
	 58 228 469
	58 228 469
	-

	4. Phải thu tạm ứng
	16 632 660 200
	789 609 623
	10 201 712 333
	7 220 557 490

	5. Phải thu ứng trước cho KH
	76 430 355 749
	1 765 545 661
	17 957 981 856
	60 237 919 554

	6. Thuế và các khoản phải thu NN
	2 668 258 877
	-
	-
	2 668 258 877

	7. Phải thu khác
	14 069 517 453
	14 590 833 750
	15 491 268 408
	13 169 082 795

	Tổng cộng
	121 324 667 580
	22 015 227 325
	58 022 205 391
	85 317 689 514


12. Chi phí phải trả:

- Số đầu năm

: 661 707 974 đồng

- Số đến cuối quý
: 223 820 000 đồng
	13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	- Tài sản thừa chờ giải quyết
	22 729 580
	22 729 580

	- Kinh phí công đoàn
	1 596 712 877
	1 324 113 757

	- Bảo hiểm xã hội
	57 342 174
	17 825 859

	- Doanh thu chưa thực hiện
	-
	-

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác
	5 389 987 984
	5 479 432 182

	Cộng
	7 066 772 615
	6 844 101 378

	
	
	

	14. Phải trả dài hạn nội bộ
	Số cuối quý
	Số đầu năm

	- Vay dài hạn nội bộ
	-
	-

	- Phải trả dài hạn nội bộ khác
	-
	-

	Cộng
	-
	-

	
	
	

	15. Vay và nợ dài hạn:  Không
	
	


16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:
	Chỉ tiêu
	Đầu kỳ
	Tăng
	Giảm
	Cuối kỳ

	I - Vốn chủ sở hữu
	1064 525 452 969
	  36 661 538 476
	32 971 059 690
	  1 068 215 931 755

	1. Vốn đầu t​ư của chủ sở hữu
	451 500 000 000
	
	
	451 500 000 000

	2. Thặng dư​ vốn cổ phần
	881 092 536 720
	
	
	881 092 536 720

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	
	
	
	

	4. Cổ phiếu quỹ (*)
	
	
	
	

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	
	
	
	

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	
	
	
	

	7. Quỹ đầu tư  phát triển
	
	
	
	

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	28 644 358 196
	
	
	28 644 358 196

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	
	
	
	

	10. Lợi nhuận sau thuế ch​ưa phân phối
	- 296 711 441 947
	  36 661 538 476
	32 971 059 690
	  - 293 020 963 161

	Tổng cộng
	
	
	
	


VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1. Chi phí thuế TNDN hiện hành:   Không
2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại:   Không
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo:
	
	Quý này
	Quý trước

	- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
	-
	-

	- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
	-
	-

	2. Các khoản tiền và tương đương tiền Công ty nắm giữ nhưng không được sử dụng :

	
	Quý này
	Quý trước

	- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược
	-
	-

	- Các khoản khác...
	-
	-


VIII. Những thông tin khác:
Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty:

	Chỉ tiêu
	§VT
	Quý này
	Quý trước

	1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn:
	
	
	

	1.1 Bố trí cơ cấu tài sản:
	
	
	

	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản
	%
	19,3
	18,8

	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản
	%
	80,7
	81,2

	1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	%
	25,73
	25,9

	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
	74,3
	74,1

	2. Khả năng thanh toán:
	
	
	

	2.1 Khả năng thanh toán hiện hành
(Vốn bằng tiền + Đầu tư ngắn hạn/ Tổng nợ đến hạn)
	lần
	2,89
	2,73

	2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

(Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)
	lần
	3,13
	3,13

	2.3. Khả năng thanh toán nhanh

( Vốn bằng tiền + Các khoản phải thu)/ Nợ ngắn hạn
	lần
	1,71
	1,21

	2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn (TSLĐ/NỢ dài hạn)
	lần
	
	

	3.Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:
	
	
	

	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần
	%
	16,3
	-305,1

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	%
	16,3
	-305,1

	3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
	%
	0,26
	-10,81

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	%
	0,26
	-10,81

	3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ SH
	%
	0,35
	-14,59


Phương hướng kinh doanh trong thời gian tới:

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, mở rộng mạng lưới kinh doanh và đẩy mạnh các nghiệp vụ kinh doanh được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp phép để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.










Lập ngày 14 tháng 03 năm 2009
	Người lập

(Ký, họ tên)
Trương Mỹ Hạnh
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Bùi Quang Kỷ
	Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Quang Vinh
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